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TOM TAT

Qua 10 thang nuéi thwong phdm hau (Crassostrea gigas) tai vinh Bai Tt Long (Quang Ninh) véi
3 hinh thirc nudi: (nudi day, nudi khay va nuéi tii). Két qua nghién ctru cho thay & hinh thirc nudi day,
chiéu dai dat 63,9 £ 0,80 mm, (sinh trwéng trung binh 5 * 0,66mm/thang); chiéu cao: 106 * 2,29mm (8,3
+ 1,08 mm/thang); khội lwong than: 107 £ 1,72 g (10,4 + 1,49 g/thang), dd béo: 24,2 + 0,31% va ty lộ
séng dat 72,5 £ 1,54%; Hinh thirc nuéi khay: chiéu dai: 63,2 £ 1,08 mm (4,9 * 0,78 mm/thang); chiéu
cao: 101,8 £ 1,26 mm (8 £ 0,92 mm/thang); khdi lwong than: 100,4 + 1,31 g (9,7 + 2,54 g/thang), d6 béo:
24,3 + 0,85%, ty lé séng: 72,5 * 1,54%. Hinh thirc nuéi tui, chiéu dai: 58 + 1,38 mm (4,4 % 0,76
mm/thang), chiéu cao: 92,5 * 1,04 mm (7,1 + 1,20 mm/thang), khdi lwong: 86,2 + 0,73 g (8,5 £ 1,81
g/thang). dộ béo: 23,9 £ 0,60% va ty 1ộ song: 61,3 * 1,40%. Két qua trộn cho thay hinh thirc nuội day va
nudi khay cho két qua tang trwéng kich thwéc vo, khéi lwong than va ty 18 séng dat cao hon hinh
thirc nuoi tui (P<0,05).

Twr khoa: Cac hinh thirc nuéi hau Thai Binh Dwong, hau Thai Binh Dwong (Crassostrea gigas),
sinh trwéng cda hau Thai Binh Dwong, ty 1é séng ctia hau Thai Binh Dwong.

SUMMARY

After 10 months of grow-out culture of Pacific oyster (Crassostrea gigas) in Bai Tu Long Bay
(Quang Ninh) with three forms: strings, trays and culturing bags with the results as follows: oysters
cultured in strings reached 63.9 * 0.80mm in shell length, 106 * 2.29mm in shell height (8.3 %
1.08mm/month); 107 * 1.72gr in body weight (10.4 * 1.49gr/month), fatting rate of 24.2 * 0.31% with
survival rate of 72.5 * 1.54%; cultured in trays: the oyster reached average size of 63.2 * 1.08mm in
length (4.9 * 0.78mm/month in average); 101.8 £ 1.26mm in height (8 £ 0.92mm/month in average);
100.4 * 1.31gr in body weight (9.7 * 2.54gr/month), fatting rate of 24.3 * 0.85% with survival rate of
72.5 % 1.54%; cultured in bags: 58 * 1.38mm in length (4.4 £ 0.76mm/month in average), 92.5 £ 1.04mm
in height (7.1 £ 1.20mm/month in average), 86.2 £ 0.73g in body weight (8.5 + 1.81g/month in average),
fatting rate of 23.9 * 0.60%, with survival rate of 61.3 * 1.40%. The above results showed that the
growth and survival rate of oysters cultured in strings and trays have been significantly higher than
those in bag cultured type (P<0.05).

Key words: Culture of Pacific oysters, growth of Pacific oyster Pacific oyster (Crassostrea gigas),
survival rate of Pacific oyster.

1. DAT VAN DE

Hau Thai Binh Duong (Crassostrea
gigas, Thunberg, 1793) c6 ngudn goc tit Nhat
Bén, c6 toc dd sinh truéng nhanh, kha nang
phan bo rong. Hién nay hau Thai Binh
Duong da dugc nudi 6 65 nude trén thé gidi,
ddc biét 6 Nhat Ban, Triéu Tién, Dai Loan,

Phap, My, Canada... chii yéu véi hinh thiic
nudi treo bé, treo gian, treo ddy (Byung Ha
Park va cs., 1988). So véi cac loai hau ban
dia dang dugc nudi ¢ Viéet Nam, hau Thai
Binh Duong c6 nhiing uu viét hon nhu: kich
thudc va khéi lugng co thé 16n, téc d6 sinh
trudng nhanh, ty 1é thit cao chiém 25% (Cao
Truong Giang va cs., 2007); thit hau ngon,

53



Hiéu qué cla cac hinh thirc nudi thwong phdm hau Thai Binh Duong...

da dang trong ché bién va cé gia tri 16n trong
y duge (FAO, 2003). Nuéi hau dau tu thap,
ky thuat nudi don gidn, quy mé da dang.
Dén nay hau Thai Binh Duong dugdc xem 1a
d6i tugng ly tudng dé thay thé& cac loai hau
ban dia (Byung Ha Park va cs., 1988).

O Viét Nam, hau Thai Binh Duong hién
nay dugc nuéi tai ving bién Quang Ninh —
Hai Phong dat nang suit chua cao, do nguoi
nudi chu yéu la tu phat, chua nim bét dudc
ky thuat nuo6i, hinh thiic nuéi chua phu hgp
nén chi phi san xuat 16n, dat hiéu qua thap.
Nghién ctiu cac hinh thtic nudi thuong phdm
hau Thai Binh Duong 1a viéc lam rat can
thiét, nhdm xac dinh dugc hinh thtc nuéi
thuong phdm dat hiéu qua cao nhat, dam
bao vé sinh an toan thuc phdm, gép phéan
thic ddy nghé nudi hau Thai Binh Duong tai
cac tinh ven bién phia Béc phat trién manh
mé, tao mot lugng san phadm thuong pham
16n tap trung phuc vu nhu ciu tiéu thu trong
nude va xuat khéu.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN CUU

2.1. D6i tugng va vat liéu nghién ciru

D61 tugng nghién ciu la gidng hau
(Crassostrea gigas) c6 kich thudc trung binh:
chiéu dai v6 1,43 cm; chiéu cao 2,19 cm; khoi
lugng than dat 2 g.

Vat liéu st dung cho thi nghiém 1a khay
nhua (kich thuée 60 x 120 x 15 cm, day c6 16t
luéi nilong 2a = 4 mm), tai luéi 10 tang
(duong kinh 30 cm, mdi tang cach nhau 15
cm, day, xung quanh léng 16t luéi 2a = 4
mm), day hau giéng, hé thong bé tre c6 dién
tich 10 x 10 m/bé.

2.2, Phuong phap nghién ctu

Thi nghiém cac hinh thiéc nuéi hau
thuong phadm duge theo déi tai Ban Sen -
Van Pon - Quang Ninh nidm trong vinh Bai
T Long ti thang 9/2008 dén thang 7/2009.

+ Hinh thic nuéi dday: Mbi bé treo 550
day; mat d6 20 con/vo; 8 vo/day.

+ Hinh thitc nuoi khay: Mbi bé treo 200
khay nhua, mat d6 440 con/khay.
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+ Hinh thitc nuoi tui: Mbi bé treo 200
long 1uéi, mat do 440 con/tui.

Tan suat 1 thang thu miu 1 14n, mdi bé
14y dai dién 30 mau.

+ Cdc chi tiéu theo doi: Theo déi toc dd
sinh truéng vé phan vé va khoi lugng than,
ty 1& sdng, do béo cua cac 16 thi nghiém.

2.3. Phuong phap xac dinh chi s6 sinh
trudng

2.3.1. Xdc dinh téc dé ting trudng vé chiéu
dai, cao vé (Ln, Hn, Rn) theo Ball +
Jones (1960)

Ln Hn (mm)= (L, - L)/ (t;- ty)

Trong dé6: L, L, 1a chiéu dai, cao vo
trung binh 14y miu dau va cudi (mm); t,, t,
14 khoang thdi gian gitia 2 1an 14y mau.

2.3.2. Xdc dinh tộc dÂ tang trudng vé khội
lugng (Wn) theo cong thicc
Wn(g)= (W,- W)/ (t,- t)

Trong d6: W,,W,1a khéi lugng trung
binh ctia 1an 14y mau dau va cudi (g); t,, t, 1a
khoang thdi gian gitia 2 1an 14y mau.

2.3.3. Xdc dinh ty 1é séng cua hau (TLS) tinh
theo céng thizc:
TLS (%) = N,/ N, x 100 (%)

Trong d6: N, N, 14 s6 ca thé & 1an dém
trude va sau (con).

2.34. Xdc dinh dé béo (Q) ciia hau theo cong
thitc ciia Barber (1988)
Q,(%) = P,/P x 100 (%)

Trong dé: P, P, 14 khéi lugng toan than

va khéi luong phan mém (g).

2.4. Phuong phap xt 1y s6 liéu

S6 liéu dudc phan tich théng ké ANAVO,
thé hién duéi dang Means SEM (standard
error of mean).

3. KET QUA NGHIEN CUU

Diéu kién ty nhién va méi truong khu
vuc bé nuoéi thi nghiém

Vung trién khai thi nghiém nuéi hau
thuong phdm tai Ban Sen - Van Dén - Quang
Ninh, nidm trong vinh Bai Tt Long.
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Hinh 1. Vi tri nuéi hau thuong pham trong vinh Bai T Long

Khu vuc b6 tri thi nghiém 14 khu vuc
nim ¢ toa do: 20.091°18.88 vi dd Bac,
107.041°36.73 kinh d¢ Péng. Pia diém nudi
rong 2 ha nam trong vinh kin gi6, khong bi
anh hudng tryc tiép ctia ngudn nudc ngot
lam gidm d6 man dot ngot. Hé thong bé nudi
thi nghiém duge dit 6 vi tri c6 nhiéu dong
chay, toc do dong chay 0,3 - 0,4 m/s. Nhiét do
nude bién noi day dao déng qua cac mua 24 -
28°C; Do sau vung nudi: 4 - 5 m; d6 trong 1,5
— 2,56 m. Ham lugng oxy > 5 mg/l. D6 man
tang mit va tang day dao dong ti 28 - 32%o,
pH: 7,8 - 8,2. Mot s6 thong s6 mdi truong
khéac: BOD;; COD; N-NO,; N-NO,; N-NH,*;
du lugng dau khong vudt qua ngudng tiéu
chuén Viét Nam va ngudng Asian. Cac chi s6
moi trudng trén déu nam trong giéi han cho
phép, khong anh hudng t6i sinh trudng cua
hau nuéi thuong pham tai vinh Bai Tt Long.
Nguén thiic an 1a thuc vat phu du phong phud
vé thanh phan loai va mat d6 tao c6 trong
nudc. Vung nudc vinh Bai T Long tap trung
3 nganh tao: silic, tdo lam va nganh tao giap.
Nganh tao silic Bacillariophyta > 50 loai,
nganh tao giap Pyrophyta >8 loai va nganh
tdo lam Cyanophyta > 2 loai. Mat do té& bao
tdo trong nudc > 20 van tb/l (Cao Trudng
Giang va cs., 2007). V6i nguén thtc an
phong phi gitp hau ting trudng vé phan vo
va khoi lugng than dat té6i kich thuée thuong
pham nhanh.

3.1. Két qua tang trudng phan vo cua hau

qua 3 hinh théc nuoi

Cac hinh thtic nuéi khac nhau c6 anh
hudng dén kha niang sinh trudng phan vé va
khéi lugng than va lién quan dén ty 1é séng
cua hau. Lua chon dugc hinh thtic nuéi thich
hdp s& mang lai hiéu qué cao trong nudi hau
thuong pham, hau ting trudéng nhanh, nang
cao ty 1& song sé& gép phan ha gia thanh hau
thuong phadm. Qua thdi gian 8 thang nubi thi
nghiém trén 3 hinh thiic, nghién ctu thu
dudc két qua thé hién ¢ bang 1.

Sinh trudng kich thudc vé (Bang 1; Hinh
2, 3) ¢6 su sai khéac ¢6 § nghia gitia hinh thtc
nudi day, nudi khay véi hinh thic nubi tdi cu
thé: Kich thuộc v thang cudi ¢ hinh thic
nudi day: sinh trudng chiéu dai vo dat: 63,9
+ 0,80 mm, toc do sinh trudng trung binh (5
+ 0,66 mm/thang); chiéu cao: 106 + 2,29 mm
(8,3 £ 1,08 mm/thang). Hinh thtc nubi khay:
chiéu dai dat 63,2 £ 1,08 mm (4,9 + 0,78
mm/thang); chiéu cao: 101,8 + 1,26 mm (dat
8 + 0,92 mm/thang). Hinh thtc nu6i tui:
chiéu dai: 58 + 1,38 mm (dat 4,4 = 0,76
mm/thang), chiéu cao: 92,5 + 1,04 mm (sinh
trudng 7,1 + 1,20 mm/thang) (P<0,05).

Tuong quan gitia chiéu dai va chiéu cao
v6 (Hinh 4) v6i hé s6 tuong quan R?= 0,76
nén c6 moéi lién hé tuyét doéi véi nhau, khi
chiéu dai vo tang thi chiéu cao ciling tang.
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Bang 1. Tang trudng kich thudc vé trung binh qua cac thang (mm = se)

56

Kich thwéc vo Nubi day Nudi khay Nubi tai
qua cac thang Chiéu dai Chiéu cao Chiéu dai Chiéu cao Chiéu dai Chiéu cao
10/2008 14,7+ 1,18 20,2 1,32 11,5+1,15 17,0+ 1,24 5,0+0,97 13,0+ 1,32
11/2008 3,4 +£0,96 10,4 + 1,54 5,9 £1,46 10,5+ 1,44 6,8 + 0,66 56+1,17
12/2008 3,2+0,98 25+1,24 6,0 £1,22 6,5+ 1,47 8,9+0,96 12,4 +1,18
01/2009 4,3+1,21 8,3+1,78 23+0,77 3,2+1,69 4,7 £ 1,36 7,1+1,90
02/2009 28+1,13 7,2+1,55 1,0 £ 1,64 8,7+1,98 32+1,25 7,4+1,63
03/2009 3,0+£0,88 9,8 +2,17 4,3+1,28 8,1+1,51 3,6 +£1,20 11,3 £ 2,07
04/2009 25+1,14 5,6 2,64 1,1+1,18 7,2+1,81 2,9+1,20 4,2 +207
05/2009 8,6 £1,68 1,3+2,35 3,3+1,14 1,9+2,57 3,8+1,75 3,2+1,81
06/2009 51+1,61 9,9+2.20 6,4+1,75 8,9+ 3,44 3,7+2,93 5,1+2,84
07/2009 20+£1,18 7,7+2,64 7,2+2,07 7,8+248 1,1+2,79 1,4 +2,58
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Hinh 4. Tuong quan giita chiéu dai va chiéu cao vo

3.2. Két qua tang trudng khéi lugng than
cua hau trong 3 hinh thitc nuéi

Két qua ting trudng khéi lugng than tir
con gidng dén kich thuéc thuong phidm & 3
hinh thic nuéi (Bang 2) c6 su sai khac gitia
cac hinh thitc nuéi, cu thé: hinh thtc nudi day
(P<0,01), khéi lugng than: 107 + 1,72 g (sinh
trudng trung binh 10,4 + 1,49 g/thang); hinh
thic nuéi khay (P<0,01), khéi lugng than:
100,4 + 1,31 g (dat 9,7 + 2,54 g/thang); hinh
thitic nuéi tui (P<0,05), khéi luong 86,2 + 0,73
g (tang 8,5 + 1,81 g/thang). Téng trudng khoi
Iugng than 6 hinh thiic nu6i diy trong thang
6, 7 dat cao trung binh 17,9 + 3,82 g/thang va
13,4 + 3,45 g/thang la do giai doan nay la thaoi
diém thanh thuc sinh duc nén tuyén sinh duc
c6 khoi lugng 16n. Két qué cho thay, hinh thic
nudi day hau c6 téc do tang trudng nhanh vé
khéi lugng toan than vao thoi diém nhiing
thang cuéi cta vu nudi (Hinh 5).

Hé s6 tuong quan R? = 0,85 cho thay
tuong quan gifia chiéu cao vo va khoi lugng
than 1a tuong quan ty 1é thuén, cac ca thé c6
kich thuéc cang 16n thi khéi lugng cang cao.

3.3. DĐ béo ctia hau trong 3 hinh thite nuội
thuong pham

Do béo ctia hau phu thudc vao sy ting
trudng vé khéi lugng than, cu thé 1a tang
trudng ctia phan thit (phan néi tang). Co6
nhiéu yé&u t6 anh huéng dén do béo ctia hau
nhu: nhiét d0 nuée, thic an... Ngoai ra mua
vu cling anh hudéng dén d6 béo ctia hau.
Trong mua sinh san chinh, tuyén sinh duc
phat trién cing diy nén do béo cta hau vao
thoi diém nay dat tuong d6i cao.

Phéan tich ANOVA véi d6 tin cay 95% c6
su sai khac (P<0,05) khéi lugng than giiia
cac 16 (Bang 3), trong dé6 16 nuéi day c6 khoi
lugng than 16n nhat. D6 béo cua hau Thai
Binh Duong gitia cac hinh thtc nuéi: hinh
thtc nu6i day, hau dat d6 béo 24,2 +
0,31%; hinh thtc nu6i khay, hau dat 24,3 +
0,85%; hinh thtc nuoi tui: 23,9 £ 0,60%.
Tuy nhién dd béo hinh thtc nuéi day thap
hon 16 nuéi khay, do ddy 14 mua vu sinh
san, 16 nudi day c6 kich thuéc 16n nén cé
nhiéu ca thé trong quan dan sinh san lam hé
s6 do béo gidm.
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Bang 2. Tang truéng khéi lugng than (g + se) ctia hau qua cac thang

Hinh thirc
Thoi nuGi Nu6i day Nu6i khay Nudi ta
gian kiém tra
10/2008 6,6 +0,75 4,5+0,70 1,9 £ 0,30
11/2008 10,0 £ 0,95 8,2+0,97 5,0 £ 0,41
12/2008 6,4+1,28 13,1+1,55 13,7 £1,17
01/2009 14,6 + 1,91 6,9+ 1,72 14,3 + 1,99
02/2009 10,4 + 2,06 57 +2,36 32+ 2,25
03/2009 11,2 + 2,62 23,3+ 3,06 45+275
04/2009 2,5+3,17 3,3 3,65 171+2,75
05/2009 11,1 £ 3,44 1,6 + 3,61 13,8 + 4,17
06/2009 17,9 + 3,82 21,5+376 7,4 + 5,54
07/2009 13,4 + 3,45 9,4 +2,68 3,8 + 4,44
H= 37.11+ 0.6514 P
1404 s 8.65266
R-Sq 85.3%
120 4 .
R-Sq(adj) 85.3%
— 1001
g
~ 80 -
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(&}
5 607
<
“ 401
20 4
o -
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Khéi luong (g)

Hinh 5. Tuong quan giita chiéu cao va khéi lugng than

3.4. Két qua ty 1é song ctia hau nuéi trong
3 hinh thiic nuéi thuong pham
Ty 1é song tu giai doan con giéng cap 2
dén kich thuée thuong phdm cé su sai khéc
gitia hinh thic nuéi diy, nuoéi khay v6i hinh
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thiic nuoi tui, trong d6 hinh thic nuéi day
dat ty 1& song 72,5 + 1,54%; tiép dén hinh
thic nubi khay dat 70 £ 1,43% va hinh thtc
nudi tui cé ty 1& song thap nhit dat 61,3 +
1,40% (Hinh 6).
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Bang 3. Khéi lugng toan than, khéi lugng phan mém (g + se) va
d6 béo (%) ctia hau & 3 hinh thitc nudi thuong pham

Thoi Nubi day Nudi khay Nudi tai
kigrlir:ra Khéi Iw9'n9 Khéi lwong D6 Khéi |Ui(_)’n9 |§2:ig D6 Khéi wag’ngg IU,K:;:L’ bo
(thang) thén ca vo phan mém  béo thén ca vo phén. mém béo  thancavé phén. mam béo
10/2008 9,7+0,71? 2,0+0,21 20,6 7,5+0,69° 1,7¢0,22 22,7  5,0+2,23° 1,1£0,76 22,0
11/2008  19,7+0,89% 4,7+0,31 23,9 15,7+0,92° 4,5+0,31 28,7  9,9+0,38° 3,310,18 23,7
12/2008  26,1£1,20° 6,2+0,32 23,8  28,8+1,54° 8,0+0,43 27,8 23,6+1,05°  5,6+0,31 23,5
01/2009 40,6+1,51 10,4+0,46 25,6  35,7+2,34 8,6+0,49 24,1  37,9+1,72 8,9+0,38 25,8
02/2009  51,0+1,52° 13,3+0,62 26,1 41,3+1,23°  10,9+0,49 26,4 41,1+1,50° 9,3+0,37 22,6
03/2009  62,2+2,27° 14,8+0,51 23,8  64,6+3,08° 15,6+0,99 241 456+0,59° 13,8+1,11 27,3
04/2009  64,8+2,21° 15,9+0,60 24,5 67,9+2,33° 16,3t0,56 24,0 62,6%2,22° 17,1+0,76 254
05/2009  75,8+2,67° 19,8+1,15 26,1  69,4+2,42° 17,1£0,76 24,6 76,5+3,79° 19,4+0,98 257
06/2009  96,3+2,667 23,2#0,91 24,1 90,9+2,54®  18,5+0,51 20,4 83,9+3,64° 19,7+1,08 252
07/2009 107+1,72° 25,1+0,89 23,5 100,4+1,31° 20,5055 20,4 86,2+0,73° 20,1+1,57 250

4. THAO LUAN

Sinh trudng vé phin voé ctia hau Thai
Binh Duong cht y&u nhd vao ion canxi trong
nuée bién (0,4 g/l). Khong can thic dn, vo
van sinh truéng tri khi mic do ion canxi
trong nudc bién <20%. Téc do sinh trudng
ctua vo khac nhau tiing khu vuc va chiu anh
hudng bdéi didu kién méi truong. Nhiét do
nuéc 1a yéu t6 anh hudng 16n nhat. Mua
déng nhiét do nuée qua thap cho sinh trudng
cta v6 nhung sinh trudng van c6 thé dién ra
nho c6 d6 &m cta phan nude co thé. Nhiét do
nude cing c6 thé giy ra sinh trudng khac
nhau caa cac phan cta vo (Byung Ha Park
va cs., 1988). Nhiét d0 phu hgp cho sinh
trudng ctia hau 12 - 25°C, d6 man 25 - 32%o
(FAO, 2003). Téc d6 dong chay ciing anh
hudéng dén sinh trudng ctia vo hau, hau séng
d noi ¢6 dong chay nhanh 16n cham hon noi
c6 dong chay cham. Mat d6 nudi anh hudng
dén sinh trudng: S6 lugng day treo, s ca thé
trén day treo, mat do ca thé trén khay, trong
tai phai tuy thudc vao diéu kién cta ting
khu vyc nuéi. Do vay, tung vang nuéi khac
nhau da c6 téc do sinh trudng va d6 day cua
vo khac nhau (Byung Ha Park va cs., 1988).

Ty 1& sinh trudng ctia hau phu thudc vao
tinh trang moi truéng nhu 1a nhiét dé nude
va ngudn thtc an c6 sin trong nude (Fujiya,
1970). Dé dat kich thude thuong pham, thoi
gian nudi thuong tur 18 - 30 thang, tuy thudc
vao tung khu vuyc, mic d6 phong phua thic
&n, diéu kién moéi truong... Cd hau thu hoach
¢6 chiộu dai vo >75 mm, khội lugng 70 - 100
g. Tuy nhién, hau thuong phdm thudng duge
phan ra 5 ¢6: Bistro: 50 - 60 mm; plate : 60 -
70 mm; standard 70 - 85 mm; large 85 - 100
mm va jumbo >100 mm (FAQO, 2003).

Tang trudng vé khéi lugng cua hau nuoi
1 nam tudi dudc nudi trén bé tre cé dién tich
16 x 8 m treo ti 500 - 600 day hau giong, két
qua nudi cho thay khoi lugng phan thit dat 5
-10 g/ca thé, nuoi trong 2 nam ty 1é nay la 10
- 30 gl/ca thé (Fujiya, 1970). Sinh trudng vé
khéi lugng cta hau 1 - 2 nam tudi sinh
trudng nhanh ti thang 11 - 3 hang nam. O
nhiing dan hau tré hon c6 téc d6 sinh truéng
nhanh hon (Maurer va Borel.,, 1986). Tang
trudng cua phan thit kém trong mua hé va
dau mua thu do thoi gian nay 1a mua sinh
san va tuy thudc vao mtic d6 phong phi clua
thtic &n & vi tri nudi. Khoéi lugng khac nhau
cia phin mém quan hé dén su phat trién
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cia tuyén sinh duc. Tuyén sinh duc cang
phat trién, phin mém cang c6 khéi lugng 16n
(Byung Ha Park va cs., 1988). Yéu t6 anh
hudng dén sinh trudng cta phan thit hau la
nhiét do6 nudc, chat lugng thiic &n, ty 1& cho
an, sinh san va mat 6 quan thé. Piéu quan
trong nhat 1a s6 lugng va chat lugng thic an.
S6 lugng va chat lugng thidc an lai bi anh
hudng bdi mitc d6 trao d6i nude va cac diéu
kién thoi tiét nhu mua rao, toc do gié, thay
triéu va ham lugng dinh dudng ctia mbi
vung. Hau déi do thiéu dinh dudng sé sinh
trudng cham ho#dc khéng sinh trudng. Cac
tac gia ciing cho réng sinh trudng ctia hau
phu thudc vao diéu kién bai nudi va thoi
gian treo (Byung Ha Park va cs., 1988).

Do béo ctia hau phu thudc vao sinh
trudng ctia phan thit hau. Hau phat trién
nhanh tt thang 6, khi nhiét d6 nuéc trén
20°C, d6 béo ciia hau ting nhanh hon phan
vé vao thang 11 (Byung Ha Park va cs.,
1988). Khoi lugng va thanh phan sinh héa
ctia hau Thai Binh Duong nudi 6 tai Tunisia
(ﬁc) khac nhau theo mua va lién quan dén
nhiét d6, d6 mén, chlorophyll a; ham lugng
lipit thap nhat ti thang 12 dén thang 2 (10 -
15°C) va tang lén trong mua thu; protein
bién dong theo mua va cao nhat ti thang 5 -
7, ing v6i nhiét do 15 - 25°C. Diéu nay giai
thich hién tugng hau nubi d noi c6 mua thu
déng thuong béo va ngon hon vung chi c6
mua hé (Salwa Dridi va cs., 2007). Ty 1é sinh
trudng ctia phan thit hau béo nhat vao mua
thu va dong (Fujiya, M., 1970).

Ty 1é séng cta hau Thai Binh Duong
giam x4y ra cht yéu vao mua hé (Beattie va
cs., 1978); (Samain va cs., 2007). Trong thoi
gian 2 ndm nudi thuong pham, ty 1é chét caa
hau kha cao 30 - 40% chu yé&u tap trung vao
mua hé vi nhiét d6 nuéc tidng cao (Fujiya,
1970). Hién tugng chét khéng nhiing xay ra
déi véi hau treo trén gian bé ma con dién ra
ca v6i hau nudi trén mit day ¢ vinh Oleron
(Phap). Cac strees vé sinh ly hoc da gay ra
hién tugng hau chét (Patrick Soletchnik,
2006). Nong @6 muéi, chlorophyll a va d6 duc
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1& cac yéu t6 quan trong lién quan dén ty lé
séng ctia hau 1 nam tudi, trong khi d6 man va
chlorophyll a anh hudng 16n dén hau 2 nim
(Patrick Soletchnik., 2007). Chat lugng gidng,
vi tri méi truong nudi va thoi gian tha da anh
hudéng dén ty lé song cua hau Thai Binh
Duong (Lionent va cs., 2005). Hoat déng sinh
san cua vu trudc c6 lién quan dén hién tugng
ti vong mua hé. Hau sau khi hoat dong sinh
san, mat d6 va mau sic hong cau bi suy giam,
su tang nhiét do khi chuyén mua, ham lugng
oxy thoi diém nay thuong khéng 6n dinh, stc
khde hau bi giam st cong véi bénh tan cong
da gay hau chét (Sang Man Cho va Woo-
Geon Jeong, 2005).

5. KET LUAN

V6i 3 hinh thtic nuéi hau thuong phdm
khac nhau: Nuéi ddy, nuoi khay va nuéi tai,
sau 10 thang trién khai thi nghiém da tim ra
dugc hinh thtc nuéi thuong pham cho téc do
sinh trudng kich thuéc v6 va khéi lugng than
nhanh, dat ty 1& séng cao nhat dé 14 hinh
thiic nuoi day.
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HIỆU QUẢ CỦA CÁC HÌNH THỨC NUÔI THƯƠNG PHẨM
HÀU THÁI BÌNH DƯƠNG (Crassostrea gigas) TẠI VỊNH BÁI Tử LONG


Effect of Grow Out Culture of Pacific Oyster (Crassostrea Gigas)
in Bai Tu Long Bay


Cao Trường Giang, Lê Xân


Viện Nghiên cứu Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1
Địa chỉ email tác giả liên hệ: truonggiang@ria1.org

TÓM TẮT


Qua 10 tháng nuôi thương phẩm hàu (Crassostrea gigas) tại vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) với 3 hình thức nuôi: (nuôi dây, nuôi khay và nuôi túi). Kết quả nghiên cứu cho thấy ở hình thức nuôi dây, chiều dài đạt 63,9 ± 0,80 mm, (sinh trưởng trung bình 5 ± 0,66mm/tháng); chiều cao: 106 ± 2,29mm (8,3 ± 1,08 mm/tháng); khối lượng thân: 107 ± 1,72 g (10,4 ± 1,49 g/tháng), độ béo: 24,2 ± 0,31% và tỷ lệ sống đạt 72,5 ± 1,54%; Hình thức nuôi khay: chiều dài: 63,2 ± 1,08 mm (4,9 ± 0,78 mm/tháng); chiều cao: 101,8 ± 1,26 mm (8 ± 0,92 mm/tháng); khối lượng thân: 100,4 ± 1,31 g (9,7 ± 2,54 g/tháng), độ béo: 24,3 ± 0,85%, tỷ lệ sống: 72,5 ± 1,54%. Hình thức nuôi túi, chiều dài: 58 ± 1,38 mm (4,4 ± 0,76 mm/tháng), chiều cao: 92,5 ± 1,04 mm (7,1 ± 1,20 mm/tháng), khối lượng: 86,2 ± 0,73 g (8,5 ± 1,81 g/tháng). độ béo: 23,9 ± 0,60% và tỷ lệ sống: 61,3 ± 1,40%. Kết quả trên cho thấy hình thức nuôi dây và nuôi khay cho kết quả tăng trưởng kích thước vỏ, khối lượng thân và tỷ lệ sống đạt cao hơn hình thức nuôi túi (P<0,05).


Từ khoá: Các hình thức nuôi hàu Thái Bình Dương, hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas), sinh trưởng của hàu Thái Bình Dương, tỷ lệ sống của hàu Thái Bình Dương.


SUMMARY


After 10 months of grow-out culture of Pacific oyster (Crassostrea gigas) in Bai Tu Long Bay (Quang Ninh) with three forms: strings, trays and culturing bags with the results as follows: oysters cultured in strings reached 63.9 ± 0.80mm in shell length, 106 ± 2.29mm in shell height (8.3 ± 1.08mm/month); 107 ± 1.72gr in body weight (10.4 ± 1.49gr/month), fatting rate of 24.2 ± 0.31% with survival rate of 72.5 ± 1.54%; cultured in trays: the oyster reached average size of  63.2 ± 1.08mm in length (4.9 ± 0.78mm/month in average); 101.8 ± 1.26mm in height (8 ± 0.92mm/month in average); 100.4 ± 1.31gr in body weight (9.7 ± 2.54gr/month), fatting rate of 24.3 ± 0.85% with survival rate of  72.5 ± 1.54%; cultured in bags: 58 ± 1.38mm in length (4.4 ± 0.76mm/month in average), 92.5 ± 1.04mm in height (7.1 ± 1.20mm/month in average), 86.2 ± 0.73g in body weight (8.5 ± 1.81g/month in average), fatting rate of 23.9 ± 0.60%, with survival rate of 61.3 ± 1.40%. The above results showed that the growth and survival rate of oysters cultured in strings and trays have been significantly higher than those in bag cultured type (P<0.05).


Key words: Culture of Pacific oysters, growth of Pacific oyster Pacific oyster (Crassostrea gigas),  survival rate of Pacific oyster.


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas, Thunberg, 1793) có nguồn gốc từ Nhật Bản, có tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng phân bố rộng. Hiện nay hàu Thái Bình Dương đã được nuôi ở 65 nước trên thế giới, đặc biệt ở Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Pháp, Mỹ, Canada… chủ yếu với hình thức nuôi treo bè, treo giàn, treo dây (Byung Ha Park và cs., 1988). So với các loài hàu bản địa đang được nuôi ở Việt Nam, hàu Thái Bình Dương có những ưu việt hơn như: kích thước và khối lượng cơ thể lớn, tốc độ sinh trưởng nhanh, tỷ lệ thịt cao chiếm 25% (Cao Trường Giang và cs., 2007); thịt hàu ngon, đa dạng trong chế biến và có giá trị lớn trong y dược (FAO, 2003). Nuôi hàu đầu tư thấp, kỹ thuật nuôi đơn giản, quy mô đa dạng. Đến nay hàu Thái Bình Dương được xem là đối tượng lý tưởng để thay thế các loài hàu bản địa (Byung Ha Park và cs., 1988).


ở Việt Nam, hàu Thái Bình Dương hiện nay được nuôi tại vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng đạt năng suất chưa cao, do người nuôi chủ yếu là tự phát, chưa nắm bắt được kỹ thuật nuôi, hình thức nuôi chưa phù hợp nên chi phí sản xuất lớn, đạt hiệu quả thấp. Nghiên cứu các hình thức nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương là việc làm rất cần thiết, nhằm xác định được hình thức nuôi thương phẩm đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần thúc đẩy nghề nuôi hàu Thái Bình Dương tại các tỉnh ven biển phía Bắc phát triển mạnh mẽ, tạo một lượng sản phẩm thương phẩm lớn tập trung phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.  


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CƯU

2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu


Đối tượng nghiên cứu là giống hàu (Crassostrea gigas) có kích thước trung bình: chiều dài vỏ 1,43 cm; chiều cao 2,19 cm; khối lượng thân đạt 2 g.


Vật liệu sử dụng cho thí nghiệm là khay nhựa (kích thước 60 x 120 x 15 cm, đáy có lót l​ưới nilong 2a = 4 mm), túi lưới 10 tầng (đường kính 30 cm, mỗi tầng cách nhau 15 cm, đáy, xung quanh lồng lót lưới 2a = 4 mm), dây hàu giống, hệ thống bè tre có diện tích 10 x 10 m/bè.


2.2. Phương pháp nghiên cứu 


Thí nghiệm các hình thức nuôi hàu thương phẩm đ​ược theo dõi tại Bản Sen - Vân Đồn - Quảng Ninh nằm trong vịnh Bái Tử Long từ tháng 9/2008 đến tháng 7/2009. 


+ Hình thức nuôi dây: Mỗi bè treo 550 dây; mật độ 20 con/vỏ; 8 vỏ/dây.


+ Hình thức nuôi khay: Mỗi bè treo 200 khay nhựa, mật độ 440 con/khay.


+ Hình thức nuôi túi: Mỗi bè treo 200 lồng lưới, mật độ 440 con/túi.


Tần suất 1 tháng thu mẫu 1 lần, mỗi bè lấy đại diện 30 mẫu.


+ Các chỉ tiêu theo dõi:  Theo dõi tốc độ sinh trưởng về phần vỏ và khối lượng thân, tỷ lệ sống, độ béo của các lô thí nghiệm.

2.3. Phương pháp xác định chỉ số sinh
        trưởng


2.3.1. Xác định tốc độ tăng trưởng về chiều
          dài, cao vỏ (Ln,, Hn, Rn) theo Ball + 
          Jones (1960)


        Ln, Hn  (mm) = (L2  -   L1) / (t2 -  t1)


Trong đó: L1, L2 là chiều dài, cao vỏ trung bình lấy mẫu đầu và cuối (mm); t2, t1  là khoảng thời gian giữa 2 lần lấy mẫu.


2.3.2. Xác định tốc độ tăng trưởng về khối
           lượng (Wn) theo công thức


        Wn (g) =  (W2  -  W1) / (t2 -  t1)                                                                                                


Trong đó: W1,W2 là khối lượng trung bình của lần lấy mẫu đầu và cuối (g); t2, t1  là khoảng thời gian giữa 2 lần lấy mẫu.


2.3.3. Xác định tỷ lệ sống của hàu (TLS) tính
          theo công thức:


         TLS (%) =  N2 / N1  x 100 (%)


Trong đó: N1, N2 là số cá thể ở lần đếm trước và sau (con).


2.3.4. Xác định độ béo (Q) của hàu theo công 
           thức của Barber (1988)


        Q1 (%)  =   P1/P  x  100 (%)
        


Trong đó:  P, P1 là khối lượng toàn thân và khối lượng phần mềm (g).


2.4. Ph​ương pháp xử lý số liệu


Số liệu được phân tích thống kê ANAVO, thể hiện dưới dạng Means SEM (standard error of mean).  


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


Điều kiện tự nhiên và môi trường khu vực bè nuôi thí nghiệm


Vùng triển khai thí nghiệm nuôi hàu thương phẩm tại Bản Sen - Vân Đồn - Quảng Ninh, nằm trong vịnh Bái Tử Long.




Hình 1. Vị trí nuôi hàu thương phẩm trong vịnh Bái Tử Long


Khu vực bố trí thí nghiệm là khu vực nằm ở tọa độ: 20.091’18.88 vĩ độ Bắc, 107.041’36.73 kinh độ Đông. Địa điểm nuôi rộng 2 ha nằm trong vịnh kín gió, không bị ảnh hưởng trực tiếp của nguồn n​ước ngọt làm giảm độ mặn đột ngột. Hệ thống bè nuôi thí nghiệm được đặt ở vị trí có nhiều dòng chảy, tốc độ dòng chảy 0,3 - 0,4 m/s. Nhiệt độ nước biển nơi đây dao động qua các mùa 24 - 280C; Độ sâu vùng nuôi: 4 - 5 m; độ trong 1,5 – 2,5 m. Hàm lượng oxy > 5 mg/l. Độ mặn tầng mặt và tầng đáy dao động từ 28 - 32‰, pH: 7,8 - 8,2. Một số thông số môi trường khác: BOD5; COD; N-NO2-; N-NO3-; N-NH4+; dư lượng dầu không vượt quá ngưỡng tiêu chuẩn Việt Nam và ngưỡng Asian. Các chỉ số môi trường trên đều nằm trong giới hạn cho phép, không ảnh hưởng tới sinh trưởng của hàu nuôi thương phẩm tại vịnh Bái Tử Long. Nguồn thức ăn là thực vật phù du phong phú về thành phần loài và mật độ tảo có trong nước. Vùng nước vịnh Bái Tử Long tập trung 3 ngành tảo: silic, tảo lam và ngành tảo giáp. Ngành tảo silic Bacillariophyta > 50 loài, ngành tảo giáp Pyrophyta >8 loài và ngành tảo lam Cyanophyta > 2 loài. Mật độ tế bào tảo trong nước > 20 vạn tb/l (Cao Trường Giang và cs., 2007). Với nguồn thức ăn phong phú giúp hàu tăng trưởng về phần vỏ và khối lượng thân đạt tới kích thước thương phẩm nhanh.


3.1. Kết quả tăng trưởng phần vỏ của hàu 
       qua 3 hình thức nuôi


Các hình thức nuôi khác nhau có ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng phần vỏ và khối lượng thân và liên quan đến tỷ lệ sống của hàu. Lựa chọn được hình thức nuôi thích hợp sẽ mang lại hiệu quả cao trong nuôi hàu thương phẩm, hàu tăng trưởng nhanh, nâng cao tỷ lệ sống sẽ góp phần hạ giá thành hàu thương phẩm. Qua thời gian 8 tháng nuôi thí nghiệm trên 3 hình thức, nghiên cứu thu được kết quả thể hiện ở bảng 1.


Sinh trưởng kích thước vỏ (Bảng 1; Hình 2, 3) có sự sai khác có ý nghĩa giữa hình thức nuôi dây, nuôi khay với hình thức nuôi túi cụ thể: Kích thước vỏ tháng cuối ở hình thức nuôi dây: sinh trưởng chiều dài vỏ đạt: 63,9  ( 0,80 mm, tốc độ sinh trưởng trung bình (5  ( 0,66 mm/tháng); chiều cao: 106 ( 2,29 mm (8,3 ( 1,08 mm/tháng). Hình thức nuôi khay: chiều dài đạt 63,2 ( 1,08 mm (4,9 ( 0,78 mm/tháng); chiều cao: 101,8 ( 1,26 mm (đạt 8 ( 0,92 mm/tháng). Hình thức nuôi túi: chiều dài: 58 ( 1,38 mm (đạt 4,4 (  0,76 mm/tháng), chiều cao: 92,5 ( 1,04 mm (sinh trưởng 7,1 ( 1,20 mm/tháng) (P<0,05). 


Tương quan giữa chiều dài và chiều cao vỏ (Hình 4) với hệ số tương quan R2= 0,76 nên có mối liên hệ tuyệt đối với nhau, khi chiều dài vỏ tăng thì chiều cao cũng tăng.

Bảng 1. Tăng tr​ưởng kích th​ước vỏ trung bình qua các tháng (mm ( se)

		Kích thước vỏ


qua các tháng

		Nuôi dây

		Nuôi khay

		Nuôi túi



		

		Chiều dài

		Chiều cao

		Chiều dài

		Chiều cao

		Chiều dài

		Chiều cao



		10/2008

		14,7 ± 1,18

		20,2 ±1,32

		11,5 ± 1,15

		17,0 ± 1,24

		5,0 ± 0,97

		13,0 ± 1,32



		11/2008

		3,4 ± 0,96

		10,4 ± 1,54

		5,9 ±1,46

		10,5 ± 1,44

		6,8 ± 0,66

		5,6 ± 1,17



		12/2008

		3,2 ± 0,98

		2,5 ± 1,24

		6,0 ± 1,22

		6,5 ± 1,47

		8,9 ± 0,96

		12,4 ± 1,18



		01/2009

		4,3 ± 1,21

		8,3 ± 1,78

		2,3 ± 0,77

		3,2 ± 1,69

		4,7 ± 1,36

		7,1 ± 1,90



		02/2009

		2,8 ± 1,13

		7,2 ± 1,55

		1,0 ± 1,64

		8,7 ± 1,98

		3,2 ± 1,25

		7,4 ± 1,63



		03/2009

		3,0 ± 0,88

		9,8 ± 2,17

		4,3 ± 1,28

		8,1 ± 1,51

		3,6 ± 1,20

		11,3 ± 2,07



		04/2009

		2,5 ± 1,14

		5,6 ± 2,64

		1,1 ± 1,18

		7,2 ± 1,81

		2,9 ± 1,20

		4,2 ± 2,07



		05/2009

		8,6 ± 1,68

		1,3 ± 2,35

		3,3 ± 1,14

		1,9 ± 2,57

		3,8 ± 1,75

		3,2 ± 1,81



		06/2009

		5,1 ± 1,61

		9,9 ± 2,20

		6,4 ± 1,75

		8,9 ± 3,44

		3,7 ± 2,93

		5,1 ± 2,84



		07/2009

		2,0 ± 1,18

		7,7 ± 2,64

		7,2 ± 2,07

		7,8 ± 2,48

		1,1 ± 2,79

		1,4 ± 2,58







Hình 2. Tăng trưởng chiều dài vỏ theo tháng

Hình 3. Tăng trưởng chiều cao vỏ theo tháng
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Hình 4. Tương quan giữa chiều dài và chiều cao vỏ


3.2. Kết quả tăng tr​ưởng khối lư​ợng thân
        của hàu trong 3 hình thức nuôi


Kết quả tăng trưởng khối lượng thân từ con giống đến kích thước thương phẩm ở 3 hình thức nuôi (Bảng 2) có sự sai khác giữa các hình thức nuôi, cụ thể: hình thức nuôi dây (P<0,01), khối lượng thân: 107 ( 1,72 g (sinh trưởng trung bình 10,4 ( 1,49 g/tháng); hình thức nuôi khay (P<0,01), khối lượng thân: 100,4 ( 1,31 g (đạt 9,7 ( 2,54 g/tháng); hình thức nuôi túi (P<0,05), khối lượng 86,2  ( 0,73 g (tăng 8,5 ( 1,81 g/tháng). Tăng trưởng khối lượng thân ở hình thức nuôi dây trong tháng 6, 7 đạt cao trung bình 17,9  ( 3,82 g/tháng và 13,4 ( 3,45 g/tháng là do giai đoạn này là thời điểm thành thục sinh dục nên tuyến sinh dục có khối lượng lớn. Kết quả cho thấy, hình thức nuôi dây hàu có tốc độ tăng trưởng nhanh về khối lượng toàn thân vào thời điểm những tháng cuối của vụ nuôi (Hình 5).


Hệ số tương quan R2 = 0,85 cho thấy tương quan giữa chiều cao vỏ và khối lượng thân là tương quan tỷ lệ thuận, các cá thể có kích thước càng lớn thì khối lượng càng cao. 


3.3. Độ béo của hàu trong 3 hình thức nuôi 
       thương phẩm


Độ béo của hàu phụ thuộc vào sự tăng trưởng về khối lượng thân, cụ thể là tăng trưởng của phần thịt (phần nội tạng). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ béo của hàu như: nhiệt độ nước, thức ăn... Ngoài ra mùa vụ cũng ảnh hưởng đến độ béo của hàu. Trong mùa sinh sản chính, tuyến sinh dục phát triển căng đầy nên độ béo của hàu vào thời điểm này đạt tương đối cao. 


Phân tích ANOVA với độ tin cậy 95% có sự sai khác (P<0,05) khối lượng thân giữa các lô (Bảng 3), trong đó lô nuôi dây có khối lượng thân lớn nhất. Độ béo của hàu Thái Bình Dương giữa các hình thức nuôi: hình thức nuôi dây, hàu đạt độ béo 24,2 ( 0,31%; hình thức nuôi khay, hàu đạt 24,3 ( 0,85%; hình thức nuôi túi: 23,9 ( 0,60%. Tuy nhiên độ béo hình thức nuôi dây thấp hơn lô nuôi khay, do đây là mùa vụ sinh sản, lô nuôi dây có kích thước lớn nên có nhiều cá thể trong quần đàn sinh sản làm hệ số độ béo giảm. 


Bảng 2. Tăng tr​ưởng khối lượng thân (g ( se) của hàu qua các tháng


		                         Hình thức 


Thời                          nuôi


gian kiểm tra

		Nuôi dây

		Nuôi khay

		Nuôi túi



		10/2008

		6,6  ± 0,75

		4,5 ± 0,70

		1,9 ± 0,30



		11/2008

		10,0 ± 0,95

		8,2 ± 0,97

		5,0 ± 0,41



		12/2008

		6,4 ± 1,28

		13,1 ± 1,55

		13,7 ± 1,17



		01/2009

		14,6 ± 1,91

		6,9 ± 1,72

		14,3 ± 1,99



		02/2009

		10,4 ± 2,06

		5,7 ± 2,36

		3,2 ±  2,25



		03/2009

		11,2 ± 2,62

		23,3 ± 3,06

		4,5 ± 2,75



		04/2009

		2,5 ± 3,17

		3,3 ± 3,65

		17,1 ± 2,75



		05/2009

		11,1 ± 3,44

		1,6 ± 3,61

		13,8 ± 4,17



		06/2009

		17,9 ± 3,82

		21,5 ± 3,76

		7,4 ± 5,54



		07/2009

		13,4 ± 3,45

		9,4 ± 2,68

		3,8 ± 4,44
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Hình 5. Tương quan giữa chiều cao và khối lượng thân


3.4. Kết quả tỷ lệ sống của hàu nuôi trong 
       3 hình thức nuôi thương phẩm 


Tỷ lệ sống từ giai đoạn con giống cấp 2


đến kích thước thương phẩm có sự sai khác giữa hình thức nuôi dây, nuôi khay với hình thức nuôi túi, trong đó hình thức nuôi dây đạt tỷ lệ sống 72,5 ( 1,54%; tiếp đến hình thức nuôi khay đạt 70 ( 1,43% và hình thức nuôi túi có tỷ lệ sống thấp nhất đạt 61,3  ( 1,40% (Hình 6). 


		Bảng 3. Khối lượng toàn thân, khối lượng phần mềm (g ( se) và
độ béo (%) của hàu ở 3 hình thức nuôi thương phẩm


Thời gian kiểm tra


(tháng)

		Nuôi dây

		Nuôi khay

		Nuôi túi



		

		Khối lượng  thân cả vỏ

		Khối lượng phần mềm

		Độ béo

		Khối lượng thân cả  vỏ

		Khối lượng phần mềm

		Độ béo

		Khối lượng thân cả vỏ

		Khối lượng phần mềm

		Độ


béo



		10/2008

		9,7±0,71a

		2,0±0,21

		20,6

		7,5±0,69b

		1,7±0,22

		22,7

		5,0±2,23c

		1,1±0,76

		22,0



		11/2008

		19,7±0,89a

		4,7±0,31

		23,9

		15,7±0,92b

		4,5±0,31

		28,7

		9,9±0,38c

		3,3±0,18

		23,7



		12/2008

		26,1±1,20ab

		6,2±0,32

		23,8

		28,8±1,54a

		8,0±0,43

		27,8

		23,6±1,05b

		5,6±0,31

		23,5



		01/2009

		40,6±1,51

		10,4±0,46

		25,6

		35,7±2,34

		8,6±0,49

		24,1

		37,9±1,72

		8,9±0,38

		25,8



		02/2009

		51,0±1,52a

		13,3±0,62

		26,1

		41,3±1,23b

		10,9±0,49

		26,4

		41,1±1,50b

		9,3±0,37

		22,6



		03/2009

		62,2±2,27a

		14,8±0,51

		23,8

		64,6±3,08a

		15,6±0,99

		24,1

		45,6±0,59b

		13,8±1,11

		27,3



		04/2009

		64,8±2,21a

		15,9±0,60

		24,5

		67,9±2,33a

		16,3±0,56

		24,0

		62,6±2,22a

		17,1±0,76

		25,4



		05/2009

		75,8±2,67a

		19,8±1,15

		26,1

		69,4±2,42a

		17,1±0,76

		24,6

		76,5±3,79a

		19,4±0,98

		25,7



		06/2009

		96,3±2,66a

		23,2±0,91

		24,1

		90,9±2,54ab

		18,5±0,51

		20,4

		83,9±3,64b

		19,7±1,08

		25,2



		07/2009

		107±1,72a

		25,1±0,89

		23,5

		100,4±1,31b

		20,5±0,55

		20,4

		86,2±0,73c

		20,1±1,57

		25,0



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





4.  THẢO LUẬN


Sinh trưởng về phần vỏ của hàu Thái Bình Dương chủ yếu nhờ vào ion canxi trong nước biển (0,4 g/l). Không cần thức ăn, vỏ vẫn sinh trưởng trừ khi mức độ ion canxi trong nước biển <20%. Tốc độ sinh trưởng của vỏ khác nhau từng khu vực và chịu ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường. Nhiệt độ nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất. Mùa đông nhiệt độ nước quá thấp cho sinh trưởng của vỏ nhưng sinh trưởng vẫn có thể diễn ra nhờ có độ ấm của phần nước cơ thể. Nhiệt độ nước cũng có thể gây ra sinh trưởng khác nhau của các phần của vỏ (Byung Ha Park và cs., 1988). Nhiệt độ phù hợp cho sinh trưởng của hàu 12 - 25oC, độ mặn 25 - 32‰  (FAO, 2003). Tốc độ dòng chảy cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng của vỏ hàu, hàu sống ở nơi có dòng chảy nhanh lớn chậm hơn nơi có dòng chảy chậm. Mật độ nuôi ảnh hưởng đến sinh trưởng: Số lượng dây treo, số cá thể trên dây treo, mật độ cá thể trên khay, trong túi  phải tùy thuộc vào điều kiên của từng khu vực nuôi. Do vậy, từng vùng nuôi khác nhau đã có tốc độ sinh trưởng và độ dày của vỏ khác nhau (Byung Ha Park và cs., 1988).


Tỷ lệ sinh trưởng của hàu phụ thuộc vào tình trạng môi trường như là nhiệt độ nước và nguồn thức ăn có sẵn trong nước (Fujiya, 1970). Để đạt kích thước thương phẩm, thời gian nuôi thường từ 18 - 30 tháng, tùy thuộc vào từng khu vực, mức độ phong phú thức ăn, điều kiện môi trường… Cỡ hàu thu hoạch có chiều dài vỏ >75 mm, khối lượng 70 - 100 g. Tuy nhiên, hàu thương phẩm thường được phân ra 5 cỡ: Bistro: 50 - 60 mm; plate : 60 - 70 mm; standard 70 - 85 mm; large 85 - 100 mm và jumbo >100 mm (FAO, 2003). 


Tăng trưởng về khối lượng của hàu nuôi 1 năm tuổi được nuôi trên bè tre có diện tích 16 x 8 m treo từ 500 - 600 dây hàu giống, kết quả nuôi cho thấy khối lượng phần thịt đạt 5 -10 g/cá thể, nuôi trong 2 năm tỷ lệ này là 10 - 30 g/cá thể (Fujiya, 1970). Sinh trưởng về khối lượng của hàu 1 - 2 năm tuổi sinh trưởng nhanh từ tháng 11 - 3 hàng năm. ở những đàn hàu trẻ hơn có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn (Maurer và Borel., 1986). Tăng trưởng của phần thịt kém trong mùa hè và đầu mùa thu do thời gian này là mùa sinh sản và tùy thuộc vào mức độ phong phú của thức ăn ở vị trí nuôi. Khối lượng khác nhau của phần mềm quan hệ đến sự phát triển của tuyến sinh dục. Tuyến sinh dục càng phát triển, phần mềm càng có khối lượng lớn (Byung Ha Park và cs., 1988). Yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của phần thịt hàu là nhiệt độ nước, chất lượng thức ăn, tỷ lệ cho ăn, sinh sản và mật độ quần thể. Điều quan trọng nhất là số lượng và chất lượng thức ăn. Số lượng và chất lượng thức ăn lại bị ảnh hưởng bởi mức độ trao đổi nước và các điều kiện thời tiết như mưa rào, tốc độ gió, thủy triều và hàm lượng dinh dưỡng của mỗi vùng. Hàu đói do thiếu dinh dưỡng sẽ sinh trưởng chậm hoặc không sinh trưởng. Các tác giả cũng cho rằng sinh trưởng của hàu phụ thuộc vào điều kiện bãi nuôi và thời gian treo (Byung Ha Park và cs., 1988).


Độ béo của hàu phụ thuộc vào sinh trưởng của phần thịt hàu. Hàu phát triển nhanh từ tháng 6, khi nhiệt độ nước trên 20oC, độ béo của hàu tăng nhanh hơn phần vỏ vào tháng 11 (Byung Ha Park và cs., 1988). Khối lượng và thành phần sinh hóa của hàu Thái Bình Dương nuôi ở tại Tunisia (úc) khác nhau theo mùa và liên quan đến nhiệt độ, độ mặn, chlorophyll a; hàm lượng lipit thấp nhất từ tháng 12 đến tháng 2 (10 - 15oC) và tăng lên trong mùa thu; protein biến động theo mùa và cao nhất từ tháng 5 - 7, ứng với nhiệt độ 15 - 25oC. Điều này giải thích hiện tượng hàu nuôi ở nơi có mùa thu đông thường béo và ngon hơn vùng chỉ có mùa hè (Salwa Dridi và cs., 2007). Tỷ lệ sinh trưởng của phần thịt hàu béo nhất vào mùa thu và đông (Fujiya, M., 1970). 


Tỷ lệ sống của hàu Thái Bình Dương giảm xảy ra chủ yếu vào mùa hè (Beattie và cs., 1978); (Samain và cs., 2007). Trong thời gian 2 năm nuôi thương phẩm, tỷ lệ chết của hàu khá cao 30 - 40% chủ yếu tập trung vào mùa hè vì nhiệt độ nước tăng cao (Fujiya, 1970). Hiện tượng chết không những xảy ra đối với hàu treo trên giàn bè mà còn diễn ra cả với hàu nuôi trên mặt đáy ở vịnh Oleron (Pháp). Các strees về sinh lý học đã gây ra hiện tượng hàu chết (Patrick Soletchnik, 2006). Nồng độ muối, chlorophyll a và độ đục là các yếu tố quan trọng liên quan đến tỷ lệ sống của hàu 1 năm tuổi, trong khi độ mặn và chlorophyll a ảnh hưởng lớn đến hàu 2 năm (Patrick Soletchnik., 2007). Chất lượng giống, vị trí môi trường nuôi và thời gian thả đã ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của hàu Thái Bình Dương (Lionent và cs., 2005). Hoạt động sinh sản của vụ trước có liên quan đến hiện tượng tử vong mùa hè. Hàu sau khi hoạt động sinh sản, mật độ và màu sắc hồng cầu bị suy giảm, sự tăng nhiệt độ khi chuyển mùa, hàm lượng oxy thời điểm này thường không ổn định, sức khỏe hàu bị giảm sút cộng với bệnh tấn công đã gây hàu chết (Sang Man Cho và Woo- Geon Jeong, 2005). 


5. KẾT LUẬN


Với 3 hình thức nuôi hàu thương phẩm khác nhau: Nuôi dây, nuôi khay và nuôi túi, sau 10 tháng triển khai thí nghiệm đã tìm ra được hình thức nuôi thương phẩm cho tốc độ sinh trưởng kích thước vỏ và khối lượng thân nhanh, đạt tỷ lệ sống cao nhất đó là hình thức nuôi dây.
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